Tuần 4

Ngày soạn :

Ngày giảng:         
                                                                Toán
           Luyện tập    (T.17)

I. Mục tiêu

1.KT: Giúp HS củng cố, rèn luyện kỹ năng giải bài toán liên quan đếnquan hệ tỉ lệ.

2.KN: Giải toán quan hệ tỉ lệ

3.TĐ: GD…giải và trình bày rõ ràng.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

A. ¤§TC(1p).H¸t

B. Kiểm tra bài cũ(5p)

  - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1,2 VBT.

  - GV nhận xét và cho điểm HS.

C. Bài mới                         

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1.Giới thiệu bài

2.Hoạt động

Bài 1

-GV yêu cầu HS tóm tắt bài mới rồi giải.

                       Tóm tắt                                                  

12 quyển = 24000 đồng.  

30 quyển = … đồng?     

Bài 3: Cho HS nêu bài toán, tự tìm cách giải rồi làm vào vở.

-Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

-Cả lớp cùng GV nhận xét.                                    

 Bài 4: (Qui trình thực hiện tương tự như bài tập 3; Nếu không đủ thời gian, GV cho HS về nhà làm).                                         
	1’

10’

9’

9’


	- Lắng nghe nắm mục tiêu tiết học.
                Bài giải                                                      Giá tiền 1 quyển vở là:

    24000 :  12 = 2000 ( đồng)                                                               Giá tiền mua 30 quyển vở là:                                                                                                              

     2 x 30 = 60000(đồng)                                                                                                                                       

Đáp số = 60000 đồng

                 Tóm tắt:

        3 « tô: 120 học sinh

        160 học sinh:…ô tô?

                  Bài giải:

   Một ôtô chở được số HS là:

           120 : 3 = 40 (học sinh)

   Để chở 160 học sinh cần dùng số ô tô:      160 : 40 = 4 (« tô)  

            ĐS:   4 « tô     

  Tóm tắt:

         2 ngày: 72000 đồng.

         5 ngày :…đồng?

                    Bài giải:

Số tiền trả trong 1 ngày công là:

    72000 : 2 = 36000(đồng)

Số tiền trả cho 5 ngày công là:

    36 x 5 =180000 (đồng).            

                      ĐS: 180000 đồng.            


D. Củng cố, dặn dò(3p)


-  Cho HS nhắc lại cách giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ.


-  GV nhận xét giờ học.

IV. Rút kinh nghiệm

                  …………………………………………………………………………………………………..

                         …………………………………………………………………………………………………..           

____________________________________________________

CHÍNH TẢ (Nghe - viết)  
                       ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ (Tiết 4)

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Nghe và viết đúng chính tả bài “Anh bộ đội Cụ Hồ.”, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.  


 2. Kĩ năng: 

-  Nắm chắc mô hình cấu tạo vần và quy tắc ghi dấu thanh trong tiếng có ia, iê.

 3. Thái độ: 
Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. 
II. Đồ dùng:

  GV: Bút dạ, bảng phụ viết sẵn mô hình cấu tạo tiếng.

  HS: Vở chính tả, VBT

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

  A. Ổn định tổ chức                                  1’

  B. Kiểm tra bài cũ                                   5’

- Dán giấy có mô hình cấu tạo vần lên bảng

- Yêu cầu HS lên bảng viết phần vần của tiếng trong câu: “Chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hoà bình” vào bảng cấu tạo vần. 

- Gọi hS nhận xét bài bạn làm  trên bảng

- GV nhận xét cho điểm

	Hoạt động giáo viên
	TG
	Hoạt động học sinh

	C. Bài mới:
	
	

	  1.Giới thiệu bài:
	1’
	

	  2. HDHS nghe- viết.
	20’
	

	a) GV đọc bài chính tả một lượt.

- Vì sao Phrăng đơ-bô-en lại chạy sang hàng ngũ quân đội ta?

- Chi tiết nào cho thấy ông rất trung thành với Việt Nam?
	
	- HS lắng nghe.

-2 HS đọc lại bài viết

- Ông nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược

- Bị bắt… không khai



	- Hướng dẫn HS luyện viết những chữ dễ viết sai: Phrăng-đơ Bô-en, phi nghĩa, chiến tranh, Phan Lăng…
	
	- HS luyện viết vào bảng con

-Một em lên bảng lớn viết

- 3HS đọc từ khó..

	b) GV đọc cho HS viết.
	
	- HS viết bài CT

	c) Chấm, chữa bài.
	
	

	- GV đọc lại 1 lần.
	
	- HS tự chữa lỗi.

	- Chấm 5 bài.
	
	- Đổi vở cho nhau soát bài.

	- GV nhận xét.
	
	

	3. Làm BT chính tả.
	12’
	

	a) Hướng dẫn HS làm BT 1.
	
	 - HS đọc yêu cầu đề .

	    
	
	Ghi vần của tiếng nghĩa và tiếng  Chiến  vào mô hình.

	- Cho HS làm bài.
	
	- HS làm bài cá nhân.

	- GV nhận xét, chốt lại
	
	

	Tiếng
	Âm đầu
	Vần

	
	
	Âm đệm 
	Âm chính
	Âm cuối

	Nghĩa
	Ng
	
	ĩa
	

	chiến
	ch
	
	iê
	n

	- Chỉ ra tiếng nghĩa và tiếng chiến có gì giống và khác nhau?
	
	-  Sự giống nhau giữa 2 tiếng là: âm chính của mỗi tiếng đều là nguyên âm đôi ia, iê.

	    
	
	- Sự khác nhau là: tiếng nghĩa không có âm cuối, tiếng chiến có âm cuối.

	b) Hướng dẫn HS làm BT 2 
	
	HS đọc yêu cầu đề. 

	- Nêu quy tắc ghi dấu thanh ở tiếng nghĩa  và tiếng chiến.
	
	- HS trình bày.

	
	
	+ Nghĩa( K có âm cuối):Đặt dấu thanh ở chữ cái đầu  ghi nguyên âm đôi.

	
	
	+ Chiến (Có âm cuối): Đặt dấu thanh ở chữ cái  thứ 2  ghi  nguyên âm đôi

	- GV nhận xét, chốt lại.
	
	


D. Củng cố, dặn dò:                                  1’

-Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt .

-Yêu cầu HS ghi  nhớ quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng có nguyên âm đôi  ia , iê  để không đánh dấu thanh sai vị trí . 

IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………….......

………………………………………………….…………………………………

_________________________________

   Luyện từ và câu
                                     Từ trái nghĩa      (T.7)

I. Mục đích yêu cầu

1.KT:- Hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa.

         - Biết tìm từ  trái nghĩa trong câu và đặt phân biệt những từ trái nghĩa.

2.KN:Nhận biết từ trái nghĩa

3.TĐ: GD… thấy được tác dụng của từ trái nghĩa.

II. Đồ dùng 
1.GV: Bảng lớp viết nội dung bài tập 1,2,3 – phần luyện tập.

2.HS: VBT Tiếng Việt, tập 1.
III. Các hoạt động dạy- học

A. ¤§TC(1p).H¸t

B. Kiểm tra bài cũ(5p)

 - KT bài tập 3 tiết trước

C. Bài mới       
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài

2. Phần nhận xét

Bài 1

-  Một HS đọc trước lớp yêu cầu BT.

-  GVmời 1 HS đọc những từ in đậm có trong đoạn văn: chính nghĩa, phi nghĩa.

-  GV cho HS giải nghĩa hai từ trên.

-“phi nghĩa, chính nghĩa” là hai từ có nghĩa như thế nào với nhau?
	1’

10’


	- Lắng nghe nắm mục tiêu tiết học.
-  Phi nghĩa: Trái với đạo lý. Cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh có mục đích xấu xa, không được những người có lương tri ủng hộ.

- Chính nghĩa: Đúng với đạo lý. Chiến đấu vì chính nghĩa là chiến đấu vì lẽ phải, chống lại cái xấu, chống lại áp bức, bất công…

- Là hai từ có nghĩa trái ngược nhau. Đó là những từ trái nghĩa.

	Bài 2

   - Cho 1 HS đọc yêu cầu của bài 
  - Cho HS thảo luận theo nhóm 2.

  - Mời đại diện các nhóm trình bày.

  - Cả lớp và GV nhận xét.                

Bài 3 (Quy trình tương tự BT2 ; GV cho HS thảo luận nhóm 2).


	
	-  Các từ trái nghĩa:

      sống / chết      ;     vinh / nhục

- Lời giải: Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra 2 vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam- thà chết mà được tiếng thơm còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ.

	3. Phần ghi nhớ: HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.
4. Luyện tập

Bài 1 

-  Cho một HS đọc yêu cầu.

-  GV mời 4 HS lên bảng- mỗi em gạch chân 1 cặp từ trái nghĩa.

Bài 2
-  cách tổ chức tương tự BT 1.

 
	3’

5’

5’


	- Các cặp từ trái nghĩa:

 đục / trong                 đen / sáng 

 rách / lành                  dở / hay.

- Các từ cần điền là: hẹp/ rộng                      

                                 xấu/  đẹp                            

                                 trên/ dưới.

	Bài 3
  - Cho HS thảo luận nhóm 3.

  - Gv phát phiếu HT

  - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.
Bài 4 

 - Cho HS làm bài vào vở.

 - Nx : Lỗi từ, cách diễn đạt.
	5’

3’


	- Đại diện các nhóm trình bày.

- Hs hoạt động nhóm-Báo cáo Nx bổ sung.

- Nêu câu đặt được .


D. Củng cố, dặn dò (2p)

  + Thế nào là từ trái nghĩa. Từ … có tác dụng gì ?

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn HS ghi nhớ quy tắc đánh dấu thanh.
IV. Rút kinh nghiệm

                  …………………………………………………………………………………………………..

                         …………………………………………………………………………………………………..           

____________________________________________________

Chiều

           Thực hành Tiếng Việt
                                      tiết 1  -  Tuần 3 
I. Mục tiêu
- Rèn đọc hiểu bài văn “Ao làng” theo chủ điểm:  Việt Nam - Tổ quốc 
- HS hiểu được nội dung bài văn, hiểu một số từ ngữ, câu văn, hình ảnh trong bài văn.

- Cảm nhận được sự khác nhau giữa các từ đồng nghĩa không hoàn toàn,  ôn tập về từ láy.
- Từ đó biết cân nhắc, lựa chọn từ thích hợp với ngữ cảnh cụ thể.

II. Chuẩn bị:  Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

A.Ổn định:  H¸t

B. Kiểm tra: HS nhắc lại thế nào là từ đồng nghĩa?

- Giáo viên nhận xét chung.

C. Bài mới: 
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	- Hướng dẫn HS làm bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài 1:

 * Yêu cầu HS đọc diễn cảm bài văn

Bài 2: 

- GV ®ặt câu hái cho HS suy nghĩ, làm bài vào vở và trả lời câu hỏi:

a) Dòng nào dưới đây nêu nội dung chính của đoạn hai? 

b)Cảnh sắc ao làng thay đổi do đâu?
c) Ao làng gắn bó với những kỉ niệm nào của tác giả?
d) Vì sao ao làng gợi tác giả nhớ tiếng hát ru của mẹ?
e) Em hiểu câu “Ao làng thân yêu gắn bó với tôi như làn khói bếp chiều toả vờn mái rạ, khóm khoai nước bên hàng rào râm bụt.” như thế nào?
g)Dòng nào đ​ớ đây chỉ gồm những từ láy?

h) Cặp từ nào dưới đây là cặp từ đồng nghĩa ?
i) Từ xao động đồng nghĩa đồng nghĩa với từ nào ? 
Bài 3:
- T/C HS thảo luận nhóm
	10’

20’
	- 3 HS  đọc thành tiếng tr​ước lớp, cả lớp đọc thầm.

Bài giải:

a) Dòng nêu nội dung chính của đoạn hai là: 

- Cảnh sắc bên ao làng.

 b)Cảnh sắc ao làng thay đổi do:

- Màu sắc khác nhau của những loài cây mọc bên ao mỗi mùa.  
c) Ao làng gắn bó với những kỉ niệm nào của tác giả:

- Chọn ý thứ ba “Tất cả các ý trên”
d) Ao làng gợi tác giả nhớ tiếng hát ru của mẹ vì:
- Ao làng gắn bó với tác giả như làn khói bếp chiều toả vờn mái rạ, khóm khoai nước bên hàng rào râm bụt”
e) Em hiểu câu “Ao làng thân yêu gắn bó với tôi như làn khói bếp chiều toả vờn mái rạ, khóm khoai nước bên hàng rào râm bụt.” là:

- Ao làng gắn bó với tác giả như làn khói bếp chiều toả vờn mái rạ, khóm khoai nước bên hàng rào râm bụt.
g)Dòng số 2 chỉ gồm những từ láy
h) Cặp từ là cặp từ đồng nghĩa:

- nồng nàn – nồng ấm

i) Từ xao động đồng nghĩa đồng nghĩa với từ: rung động
- Kết quả thứ tự các từ cần điền là:

Hờ hững, đậm nhat, xanh rên, li ti, đậm đặc.


D. Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét giờ học

- HS nhắc lại bài, về nhà ôn lại bài.

IV. Rút kinh nghiệm
                 …………………………………………………………………………………………………..

                         ………………………………………………………………………………………………….

________________________________________
Thực hành toán
tiết 1  -  Tuần 3
I. Mục tiêu:
   - KT: Củng cố cho Hs những kiến thức về: cộng, trừ, nhân, chia phân số, chuyển phân số thành phân số thập phân và hỗn số thành phân số
   - KN:  Rèn kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia phân số thành thạo.
chuyển phân số thành phân số thập phân và hỗn số thành phân số

   - T§: Rèn cách trình bày sạch, khoa học.

II. Đồ dùng:  Sách bài tập toán, vở bồi dưỡng
III. Các hoạt động dạy – học:

  1. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) 
- muốn cộng, (trừ , nhân, chia) phân số, ta làm ntn?
  2. Bài mới:
	HĐ của thầy
	TG
	HĐ của trò

	* Bài 1: Tính

-1 em nêu yêu cầu bài tập

- Cả lớp làm vào VBT

- 2 em lên bảng làm bài

- Chữa: + Giải thích cách làm

             + Nhận xét Đ/ S

             + Đổi chéo vở kiểm tra

* Bài 2: 
- 1 em nêu yêu cầu của bài

- Cả lớp làm vào VBT

- 4 em lên bảng làm bài

- Chữa: 

 + Nhận xét Đ/ S

 + Giải thích cách làm

 + Đối chiếu bài bảng- kiểm tra
* Bài tập 3:

- 2 em đọc yc bài 
- 1 em lên bảng chữa bài

- GV hd chữa :
 + Giải thích cách làm

+ Nhận xét Đ/ S?

+ GV chấm bài- nx
	
	* Bài 1:
Kết quả là: 
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* Bài 2:

Kết quả là:

a)  
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                    c) 
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b)  
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* Bài tập 3:

Kết quả là:

a)  
[image: image9.wmf]10

5

3

 m                 c) 
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3. Củng cố – dặn dò: 2’
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

 IV. Rút kinh nghiệm
                 …………………………………………………………………………………………………..

                         ………………………………………………………………………………………………….

________________________________________
BD toán 
          Ôn tập và bổ sung về giải toán  (VBT)
I.Mục tiêu :

  1. kiến thức:- Củng cố cho học sinh  các bài toán về  quan hệ tỉ lệ.
  2. Kĩ năng:  - Rèn cho học sinh kĩ năng làm toán thành thạo.

  3. Thai độ:  - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Đồ dùng: Phấn màu, nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

1.Kiểm tra bài cũ: Học sinh nhắc lại các cách giải bài toán về quan hệ tỉ lệ.

2. Dạy bài mới: Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Bài tập 1: Đầu năm học mẹ mua 40 tập giấy hết 60 000 đồng. Hỏi nếu mẹ mua 70 tập giấy như vậy thì hết bao nhiêu tiền?

	Tóm tắt:

40 tập giấy : 60 000 đồng

70 tập giấy : … đồng


	Bài giải

Giá tiền một tập giấy là :

60 000 : 40 = 1500 (đồng)

Mẹ mua 70 tập giấy hết số tiền là :

1500 
[image: image13.wmf]´

 70  = 105 000 (đồng)

                             Đáp số : 105 000 đồng


Bài tập 2: Bạn Hùng mua 3 tá khăn mặt hết 144 000 đồng. Hỏi bạn Hùng muốn mua 15 chiếc như vậy thì phải trả bao nhiêu tiền?

	Tóm tắt

 3 tá : 144 000 đồng

15 chiếc : ….đồng


	Bài giải 

 Một tá khăn mặt có 12 chiếc. Vậy ba tá khăn mặt có : 

12 
[image: image14.wmf]´

 3 = 36 (chiếc)

Giá tiền 1 khăn mặt là:

144 000 : 36 = 4000 (đồng)

Bạn Hùng mua 15 chiếc khăn mặt hết số tiền là:

4000 
[image: image15.wmf]´

 15 = 60 000 (đồng)

Đáp số : 60 000 đồng


Bài tập 3 : Một người thợ làm công 4 ngày được trả 140 000 đồng. Hỏi với mức trả công như vậy, nếu làm trong 15 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền công?

	Tóm tắt

        4 ngày : 140 000 đồng

15 ngày : …đồng?


	Bài giải

 Số tiền công người đó làm trong một ngày là:

140 000 : 4 = 35 000 ( đồng)

  Số tiền công người đó làm trong 15 ngày là :

35 000 
[image: image16.wmf]´

 15 = 525 000 (đồng)

                         Đáp số : 525 000 đồng


3. Củng cố dặn dò :

- Nêu lại cách giải toán các bài toán đã học.

- Về nhà ôn lại các cách giải toán có lời văn

IV. Rút kinh nghiệm

                  …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

___________________________________

Ngày soạn : 
Ngày giảng :  

To¸n(T.18)
           Ôn tập và bổ xung về giải bài toán (tiếp)                                                                                                                                  

I. Mục tiêu

1.KT: Giúp HS: qua ví dụ cụ thể, làm quen với một dạng quan hệ tỉ lệ, và biết cách giải bài toán quan hệ với tỉ lệ đó.

2.KN: Giải toán văn

3.TĐ: GD…giải và trình bày rõ ràng.

II.  Các hoạt động dạy học chủ yếu
A.¤§TC(1p).H¸t

B.Kiểm tra bài cũ(5p)

  - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1; 3 VBT.

  - GV nhận xét và cho điểm HS.

C.Bài mới                 

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài

2. Hoạt động
a. GV nêu ví dụ .

- Cho HS tự tìm kết quả rồi điền kết quả vào bảng (GV đã kẻ sẵn)

- Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa số kg gạo và số bao gạo? 

b. Giới thiệu bài toán và cách giải:

-  GV nêu bài toán.

-   Cho HS tóm tắt.

-  GV hướng dẫn HS tìm ra cách giải theo cách 1 “Rút về đơn vị”

-  Muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày thì cần số người là bao nhiêu?

-  Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày thì cần số người là bao nhiêu?

-  Cho HS tự trình bày bài giải.

-  GV: (*) là bước rút về đơn vị.
	1’

2’

10’


	- Lắng nghe nắm mục tiêu tiết học.
- HS tự tìm kết quả.

- HS tự nêu nhận xét.

 - HS nối tiếp nhau đọc phần nhận xét trong SGK.    

Tóm tắt:

                  2 ngày: 12 người

                  4 ngày:… người?

                       Bài giải:

*Cách 1:

Muốn đắp xong trong 1 ngày cần số người là:

                   12 x 2 = 24 ( người ) (*)

Muốn đắp xong trong 4 ngày cần số người là:    24 : 4 = 6 ( người )

                             Đáp số: 6 người.

	-  GV hướng dẫn HS để tìm ra cách giải theo cách 2 “tìm tỉ số”:

  + Thời gian để đắp xong nền nhà tăng lên thì số người cần có sẽ tăng lên hay giảm đi? 

  + Như vậy số người giảm đi mấy lần? Muốn đắp nền nhà tronh 4 ngày thì cần số người là bao nhêu? 

-  GV: (**) là bước tìm tỉ số.  
	
	   *Cách 2:

                4 ngày gấp 2 ngày số lần là:

                       4 : 2 = 2 ( lần ) (**)

Muốn đắp xong trong 4 ngày cần số người là:

                       12 : 2 = 6 ( người )

                               Đáp số: 6 người.

	3. Luyện tập

Bài 1

- Cho 1 HS đọc yêu cầu.

- Cho HS tóm tắt bài toán, tìm ra cách giải và giải vào vở.

-Nx:( Bài rút về đơn vị) 

 
	8’


	-  1 HS đọc yêu cầu.

- HS tóm tắt bài toán, tìm ra cách giải và giải vào vở.

-Nx: Bài rút về đơn vị 

Tóm tắt:         7 ngày: 10 người

                       5 ngày: … người?

                            Bài giải:

 Muốn làm xong công việc trong 1 ngày cần:

                      10 x 7 = 70 (người )

   Muốn làm xong công việc trong 5 ngày cần:

                       70: 5=  14 (người) 

                       Đáp số : 14 người         


D.Củng cố, dặn dò(1p)

    - GV nhận xét tiết học.

   - Bài tập về nhà.

*RKN:          

             …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

_______________________________________________

Kể chuyện
        Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai  (T.4)

I. Mục tiêu

1. Rèn kĩ năng nói: HS kể lại được câu chuyện: “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”; kết hợp với điệu bộ, nét mặt, cử chỉ một cách tự nhiên.

2. Hiểu được ý nghĩa câu truyện: Ca ngợi hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

3. Biết trao đổi ý kiến với bạn về ý nghĩa câu truyện.

II. Đồ dùng 

1.GV:- Các hình ảnh minh hoạ phim trong SGK.

- Bảng phụ ghi ngày tháng năm sảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ và tên những người Mĩ trong câu truyện.

2.HS:Sgk

III. Các hoạt động dạy học 

A. ¤§TC(1p).H¸t

B. Kiểm tra bài cũ (5p)

-Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước của một người mà em biết.

C. Dạy bài mới

	            Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu truyện 
- GV giới thiệu vài nét khái quát về bộ phim.

- GV hướng dẫn HS quan sát các tấm ảnh.
	2’
	- Lắng nghe .

-1 HS đọc trước lớp phần lời ghi dưới mỗi tấm ảnh.

	2. GV kể chuyện
- GV kể lần một kết hợp chỉ lên các dòng chữ ghi ngày tháng tên riêng kèm chức vụ, công việc của những lính Mĩ.

+ Câu chuyện xảy ra vào thời gian nào?

+ Truyện có những nhân vật nào?

- GV kể lần 2 kết hợp với giới thiệu từng hình ảnh minh hoạ phim trong SGK
	5’
	- HS vừa nghe kể vừa nhìn các hình ảnh trong SGK.

- 16/3/1968

- Mai-cơ: cựu chiến binh Mĩ.

- Tôm-xơn: chỉ huy đội bay.

- Côn-bơn:  xạ thủ súng máy.

- An-đrê-ốt-ta: cơ trưởng.

- Hơ-bớt: anh lính da đen.

- Rô-nan: một người lính bền bỉ sưu tầm tài liệu về vụ thảm sát.

	3. Hướng dẫn HS kể chuyện , trao đổi về ý nghĩa câu chuyện 

a) Kể truyện theo nhóm 

b) Thi kể truyện trước lớp

- Truyện giúp em hiểu điều gì ?

- Em suy nghĩ gì về chiến tranh ?

- Hành động của những người lính Mĩ có lương tâm giúp em hiểu điều gì?
	12’

12’
	- HS kể từng đoạn của câu chuyện theo nhóm .

- Một em kể toàn chuyện .

- Cả nhóm trao đổi cùng các bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện.


D. Củng cố dặn dò(2p)

     - Một HS nêu lại ý nghĩa câu chuyện

     - Gv nx tiết học.

     - Dặn HS về kể lại câu chuyện trên cho người thân nghe. Chuẩn bị bài sau.
IV. Rút kinh nghiệm

             …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

__________________________________

     Tập đọc

     Bài ca về trái đất  (T.8)

I. Mục tiêu
1.KT:- Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ.

         - Hiểu nội dung ý nghĩa bài thơ: Kêu gọi đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ cuộc sống bình yên và quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

         -Thuộc lòng bài thơ.

2.KN: Đọc diễn cảm, đọc thuộc lòng.

3.TĐ: GD…tình đoàn kết, chống chiến tranh.

II. Đồ dùng 

1.GV:
-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.


- Bảng phụ để ghi những câu thơ hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm. 

2.HS:Sgk

III.Các hoạt động dạy- học                                                                                            

A.¤§TC(1p).H¸t

B.Kiểm tra bài cũ(4p)
           - HS đọc lại bài “Những con sếu bằng giấy” và nêu ý nghĩa bài.

C.Bài mới 

	                 Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài

            - Bắt nhịp cho cả lớp hát bài “Trái đất nàylà của chíng mình”.

            - GV giới thiệu vào bài.

2. Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài

 a. Luyện đọc
- Mời một HS khá, giỏi đọc.

- Cho HS lần lượt đọc nối tiếp từng khổ thơ. GV kết hợp sửa lỗi và giải nghĩa từ

- Cho HS Luyện đọc theo cặp.

- GV đọc diễn cảm toàn bài: Giọng vui tươi, hồn nhiên, nhấn giọng vào từ gợi tả,gợi cảm, ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          b. Tìm hiểu bài
	1’

6’

12’
	- Lắng nghe nắm mục tiêu tiết học.
- 1HS đọc.

- Hs đọc tiếp nối 3 lượt .

- HS luyện đọc theo cặp.

- Hs khá đọc toàn bài .



	- Cho HS đọc thầm toàn bài thơ. Cùng nhau suy nghĩ , trao đổi, trả lời các câu hỏi  dưới sự điều khiển của lớp phó học tập.

+Hình ảnh trái đất có gì đẹp?

+Em hiểu hai câu cuối khổ thơ 2 nói gì?

+Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất?

+Bài thơ muốn nói với em điều gì?

c. Đọc diễn cảm và thuộc lòng bài thơ

 - Cho HS nối tiếp nhau đọc bài thơ. GV hướng dẫn HS tìm đúng giọng đọc cho từng khổ thơ

 - Cho HS đọc thuộc lòng và thi đọc TL.
	14’
	- HS đọc thầm bài thơ và trả lời các câu hỏi để tìm hiểu bài.

-Trái đất giống như quả bóng xanh bay giữa bầu trời xanh; có tiếng chim bồ câu và những cánh hải âu vờn sóng biển.

- Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng nhưng loài hoa nào cũng quý, cũng thơm. Cũng như mọi trẻ em trên thế giới dù khác …

- Phải chống chiến tranh, chống bom nguyên tử, bom hạt nhân…

*ý chính: Bài thơ kêu gọi đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ cuộc sống bình yên và quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

- HS luyện đọc theo cặp và thi đọc diễn cảm.


 D. Củng cố, dặn dò(2p)

  - Câu chuyện muốn nói …điều gì?

  - GV nhận xét giờ học.

  - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc và chuẩn bị bài sau:

IV. Rút kinh nghiệm

                  …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

____________________________________________                                          
Khoa học

               Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già  (T.7)

I.  Mục tiêu
1.KT: Sau bài học HS biết:

· Nêu một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già.

· Xác định bản thân HS đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời.

2.KN:QS, phân tích

3.TĐ: Nhận biết được lợi ích các giai đoạn phát triển của cơ thể con người.

II. Giáo dục kĩ năng sống: 

 - GD cho HS KN tự nhận thức và xác định được giá trị của lứa tuổi học trò nói chung và giá trị của bản thân nói riêng.

II. Đồ dùng 

1.GV:- Thông tin và hình trang 16, 17 SGK

          - Sưu tầm ảnh của người lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác 

2.HS: Sgk

III. Các hoạt động dạy- học
A.¤§TC(1p).H¸t

B.Kiểm tra bài cũ(3p)

· Tại sao nói tuổi dạy thì có tầm quan trọng đặc biệt  đối với cuộc đời mỗi con người?

C.Bài mới 
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1: làm viêc với SGK.

* Mục tiêu: HS nêu được một số đặc điểm chung của tuổi vi thành niên, tuổi trưởng 

thành, tuổi già.

* Các tiến hành

- GV yêu cầu HS đọc các thông tin trang 16, 17 

SGK và thảo luận theo nhóm 4. nội thảo luận: 

- Nêu đặc điểm nổi bật của giai đoạn từng lứa tuổi.

- Cả lớp nhận sét bổ xung.

Hoạt động 2: Trò chơi: “Ai. Họ đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời” ?

* Mục tiêu:

   -  Củng cố cho HS những hiểu biết về tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già đã học ở phần trên:

HS xác định được bản thân đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời:

* Cách tiến hành: 

- YC sưu tầm khoảng 15 tranh ảnh về nam, nữ ở các lứa tuổi(từ tuổi vị thành niên đến già) làm các việc khác nhau.

- Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm 5 tranh.  Xác định nười trong tranh ảnh đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời. Nêu đặc điểm của mỗi giai đoạn: 

? Bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời.

 ? Biết được chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì.

*GV NX và Kết luận:
	12’

15’


	- HS thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên. Ghi kết quả thảo luận vào giấy.

- HS đọc các thông tin trang 16, 17 

SGK: 

- Nêu đặc điểm nổi bật của giai đoạn từng lứa tuổi: 

+Tuôỉ vị thành niên: Từ 10- 19 tuổi. Đây là gđ chuyển từ trẻ con thành người lớn,.....

+Tuôỉ trưởng thành: Từ 20- 60 hoặc 65 tuổi,....tầm vóc và thể lực phát triển manh nhất ở giai đoạn đầu,....

+Tuổi già: Từ 60 hoặc 65 tuổi trở lên, ... cơ thể dần dần suy yếu, ..... 

-HS nghe để  hiểu biết về tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già đã học ở phần trên:

- HS xác định được bản thân đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời:

- Các nhóm dán nội dung thảo luận lên bảng cử đại diện trình bày. Hs HĐ- Đại diện  T/Bày(mỗi Hs giới thiệu 1 hình )

- VD:

+ Bạn đang ở giai đoạn Tuôỉ vị thành niên trong cuộc đời.

+ Biết được chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời có lợi: ăn uống, sinh hoạt, học tập đúng lứa tuổi để phát triển tốt,.... 


D. Củng cố, dặn dò(2p)

+ Nêu đặc điểm chung và lợi ích của từng giai đoạn: Vị thành niên, trưởng thành, tuổi già?

 - GV nhận xét giờ học.

IV. Rút kinh nghiệm

                  …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

___________________________________
Ngày soạn :
Ngày giảng:             
Toán
                                            Luyện tập    (T.19)

I. Mục tiêu 

1.KT: Giúp Hs củng cố kĩ năng giải toán có liên quan đến tỉ lệ.

2.KN: Giải toán tỉ lệ

3.TĐ: GD…giải và trình bày rõ ràng.

II. Các hoạt dạy- học chủ yếu 

A.¤§TC(1p).H¸t

B.Kiểm tra bài cũ (5p)

   - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1; 2 VBT.

  - GV nhận xét và cho điểm HS.

C. Bài mới 

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò               

	1. Giới thiệu bài

2. Hoạt động

Bài 1

· Yêu cầu HS tóm tắt rồi giải bài toán theo cách “tìm tỉ số”.

· Chữa bài:


	1’

12’


	- Lắng nghe nắm mục tiêu tiết học.
Tóm tắt : 

   3000 đồng / 1quyển:   quyển 

    1500 đồng/   1quyển :… quyển?

                  Bài giải

      3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là:

               3000 : 1500 =  2( lần)

    Nếu mua vở với giá 1500 một quyển thì mua được số quyển vở là:  

                25 x 2 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển vở

	
	
	

	Bài 2:

· Một HS đoc yêu cầu.

· Yêu cầu HS tự tìm hiểu, tóm tắt rồi làm bài tập vào vở.

· Chữa bài tập


	12’


	Tóm tắt:

             10 người: 35 m

            30 ng­êi:…m?

                             Bài giải

        30 người gấp 10 người lần là:

                   30 : 10 = 3 (lần)

         30 người cùng đào trong 1ngày được số mét mương là:

                    35 x 3 =105 (m) 

Đáp số: 105 m

	Bài 4
( Thưc hiện tương tự bài tập 3)
	7’


	Tóm tắt: 

   Mỗi bao 50kg  :   300 bao 

   Mỗi bao 75 kg:…? Bao?

                    Bài giải

     Xe tải có thể chở được  số ki- lô-gam gạo là:

             50 x 300= 15000(kg) 

     Xe tải có thể chở được số bao gạo 75kg là:

              15000 : 75 = 200 (bao)

                         Đáp số: 200 bao gạo


D.Củng cố dặn dò(4p)

    - Nhắc lại các phương pháp giải toán có lời văn đã ôn tập

    - Nx giờ học 

    - Chuẩn bị bài tiết sau                                                   

IV. Rút kinh nghiệm

                  …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

___________________________________
Tập làm văn
                    Luyện tập tả cảnh           (T.7)

I. Mục đích yêu cầu

1.KT: - Từ kết quả quan sát cảnh trường học của mình, HS biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả ngôi trường.

          - Biết chuyển một phần của dàn ý thành đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh.

2.KN: QS … lập dàn ý, viết đoạn văn dựa vào dàn ý.

3.TĐ: Thêm yêu thích cảnh đẹp của TN và ý thức bảo vệ TN.

II. Đồ dùng 

 1.GV: -Những ghi chép HS đã có, khi quan sát cảnh trường học.

            -Bút dạ, 2- 3 tờ giấy khổ to( cho 2-3 HS trình bày dàn ý bài văn trên blớp.

 2.HS:Sgk, VBT

III.  Các hoạt động dạy- học
A.OĐTC(1p). Hát

B. Kiểm tra bài cũ(2p)

 - Gọi 3 HS đọc đoạn văn tả cơn mưa.

- Nhận xét cho điểm.

C. Dạy bài mới     

	              Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài:     GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

2. Hướng dẫn hS luyện tập
 Bài 1

   - Cho một vài HS trình bài mới quan sát ở nhà.

   -YC HS lập dàn ý chi tiết.

   - GV phát bút dạ cho 2-3 HS.

   - HS trình bày dàn ý mời 1 HS làm  bài tốt trên giấy dán lên bảng lớp. Cả lớp bổ sung, hoàn chỉnh.     

 - Đối tượng em định miêu tả là gì?

- Thời gian em quan sát là lúc nào?

- Em tả những phần nào của cảnh trường?

- Tình cảm của em với mái trường?
- Yêu cầu HS tự lập dàn ý

- GV nhắc HS đọc kĩ phần lưu ý trong SGK để xác định góc quan sát để nắm bắt những đặc điểm chung và riêng của cảnh vật 

- Gọi hS khá dán phiếu lên bảng 

- GV cùng cả lớp nhận xét, bổ sung để có một dàn ý mẫu

 
	1’

15’


	- Lắng nghe nắm mục tiêu tiết học.
    2-3 HS trình bài mới quan sát ở nhà.

-HS lập dàn ý chi tiết.

   - GV phát bút dạ cho 2-3 HS.

   - HS trình bày dàn ý

   -1 HS làm  bài tốt trên giấy dán lên bảng lớp.

 Cả lớp NX bổ sung, hoàn chỉnh.     

a) Ví dụ :

*Mở bài.

Giới thiệu bao quát:

-Trường nằm trên môt khoảng đất rộng.

- Ngôi trường nổi bật với mái ngói đỏ, tường vôi trắng, những hàng cây xanh bao quanh.

 *Thân bài.

   Tả từng phần của cảnh trường:

-Sân trường:

+ Sân xi măng rộng; Giữa sân trường là cột cờ; trên sân trường là một số cây bàng; phượng, xà cừ toả bóng mát.

+ Hoạt động vào giờ chào cờ, giờ chơi. 

- Lớp học:

+Ba toà nhà hai tầng xếp hàng hình chữ U.

+ Các lớp học thoáng mát, có quạt trần, đèn điện giá sách, giá trưng bầy sản phẩm. Tường lớp trang trí tranh, ảnh mầudo HS tự sưu tầm, tự vẽ,

- Phòng truyền thống ở toà nhà chính.

- Vườn trường.

+ Cây trong vườn.

+ Hoạt động chăm sóc vườn trường.

- Trường học của em mỗi ngày đẹp hơn nhờ sự quan tâm của các thầy cô và chính quyền đia phương.

*Kết bài

-Em rất yêu quý và tự hào về  trường em. 

	Bài 2 

- GV lưu ý học sinh : Nên chọn viết một phần thân bài.

- Gọi HS đọc yêu cầu

+ Em chọn đoạn văn nào để tả?

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- Gọi HS làm bài ra giấy khổ to dán lên bảng, đọc bài. GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho từng HS

- Nhận xét cho điểm 

- Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình

- Nhận xét cho điểm
	15’
	-Một vài HS nói trước sẽ viết đoạn nào.

  HS nối tiếp nhau giới thiệu : 

+ Em tả sân trường

+ Em tả vườn trường

+ Em tả lớp học...

-HS viết bài.


D.Củng cố, dặn dò(2p)

- Nhận xét bài làm của học sinh, nhắc nhở những HS chưa viết được bài đạt kết quả về nhà làm lại bài ra vở ô li.

 - Nhắc HS về học bài và chuẩn bị bài sau.

  *RKN:  …………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………….. 

__________________________________________________  
Địa lý
                                           Sông ngòi   (T.4)
I. Mục tiêu

1.KT: Học xong bài này, HS:

- Chỉ được trên bản đồ một số sông chính của VN.

-Trình bày được một số đặc điểm của sông ngòi VN.

- Biết được vai trò của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất.

- Hiểu và lập được mối quan hệ đơn giản giữa khí hậu với sông ngòi.

2.KN:QS, chỉ bản đồ

3.TĐ:GD…vai trò của sông ngòi nước ta.

II. Đồ dùng 
1.GV:- Bản đồ địa lý tự nhiên VN.

          - Sơ đồ mỗi quan hệ giữa khí hậu với sông ngòi.

2.HS: Sgk

III. Các hoạt động dạy- học
A. ¤§TC(1p)

B. Kiểm tra bài cũ (3p)

           - Nêu sự khác nhau giữa 2 miền khí hậu Bắc và Nam?

C. Bài mới.

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài

2. Hoạt động

1) Nước ta có mạng lưới sông ngòi dầy  đặc.

 Hoạt động 1 (Làm việc theo cặp)
+ Nước ta nhiều sông hay ít sông so với các nước mà em biết?

+ Kể tên và chỉ trên hình một vị trí một số sông ở VN?

+ Nhận xét về số sông ngòi ở Miền Trung?

+ Miền Bắc và miền Nam có những sông lớn nào?

- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời.

Kết luận: Mạng lưới sông ngòi của nước ta dày đặc và phân bố rộng rãi khắp trên cả nước.

2)Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

Hoạt động 2(Làm việc theo nhóm 3)

Câu hỏi thảo luận:

+Mùa mưa và mùa khô sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? Có những ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

-  GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời.

- Màu nước của con sông ở địa phương em vào mùa lũ và mùa cạn có khác nhau không? Tại sao?

3) Vai trò của sông ngòi:

Hoạt động 3 ( Làm việc cả lớp )

- Nêu vai trò của sông ngòi? 

- GV mời HS lên bảng chỉ bản đồ địa lý tự nhiên VN về vị trí 2 đồng bằng lớn và những con sông lớn bồi đắp lên chúng.

- GV kết luận:                                                                                                                     
	1’

10’

10’

8’
	- Lắng nghe nắm mục tiêu tiết học.
-HS thảo luận 

-HS trả lời các câu hỏi trước lớp.

+ Nước ta nhiều sông sông so với các nước mà em biết

+3 HS  Kể tên và chỉ trên bđđhình một vị trí một số sông ở VN

+Sông ở miền Trung thường nhỏ, ngắn, dốc.

+Miền Bắc có các sông lớn: s Hồng, s Đà, s Thái Bình.

Miền Nam có các sông lớn: s. Tiền, s. Hậu, s. Đồng Nai.

-HS thảo luận nhóm.

- Đại diện các nhóm HS trình bày kết quả thảo luận.

- HS khác bổ sung.

+Bồi đắp nên nhiều đòng bằng.

+Cung cấp nước cho đồng ruộng và sinh hoạt.

+Là nguồn điện và là đường giao thông.

+Cung cấp nhiều tôm cá.




D.Củng cố, dặn dò (2p)

   - Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những con sông nào bồi đắp nên
   - Kể và chỉ vị trí của một số nhà máy thuỷ điện ở nước ta?

   - GV nhận xét giờ học

IV. Rút kinh nghiệm

                  …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

_____________________________________

Khoa học
                  Vệ sinh ở tuổi dậy thì   (T.8)

I. Mục tiêu

1.KT: Sau bài học HS có khả năng:

  -Nêu những việc nên làm để giữ VS cơ thể ở tuổi dậy thì.

  -Xác định những việc nên và không nên làm để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.

2.KN: Giữ vệ sinh cơ thể để đảm bảo sức khoẻ.

3.TĐ: Luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

II. Giáo dục kĩ năng sống: 

  - GD cho HS KN tự nhận thức những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ thể, bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì. 

  - KN Xác định được giá trị của lứa tuổi học trò nói chung và giá trị của bản thân tự chăm sóc vệ sinh cơ thể.

  - KN quản lí thời gian và thuyết trình khi chơi trò chơi “tập làm diễn giả” về những việc nên làm ở tuổi dậy thì.

III. Đồ dùng

1.GV: - Hình Sgk

          - Phiếu HT

          - Một số mẫu quần áo lót phù hợp

2.HS: Sgk

IV.Các hoạt động dạy – học

A.ÔĐTC(1p). Hát

B.Kiểm tra bài cũ(4p)

        *4 HS lên bảng lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

+ Nêu đặc điểm của con người ở giai đoạn vị thành niên?

+ Nêu đặc điểm của con người ở giai đoạn trưởng thành?

+ Nêu đặc điểm của con người ở giai đoạn tuổi già?

+ Biết được đặc điểm của con người ở từng giai đoạn có ích lợi gì?

+ Nhận xét, cho điểm từng HS.

C. Bài mới:

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1: Động não

*Mục tiêu: (Mục I.1)

*Cách tiến hành:

- Tuổi dậy thì, chúnh ta cần làm gì để giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho và tránh bị mụn trứng cá?

- GV ghi lại những ý kiến của HS.

- GV yêu cầu HS nêu tác dụng của từng việc làm trên.

- GV kết luận: (SGV-41)

Tất cả những việc làm trên là cần thiết, nhưng ở lứa tuổi này cần phải biết cách giữ vệ sinh cơ quan sinh dục

2.2.Hoạt động 2: Làm việc với phiếu học tập.
	8’

10’
	- HS trả lời

- Tiếp nối trình bày ý kiến (rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo…).

- HS nêu những tác dụng của từng việc làm vệ sinh.

Ở tuổi dậy thì, các tuyến mồ hôi và tuyến dầu ở da hoạt động mạnh ( làm gì để giữ vệ sinh cho cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho và tránh bị mụn trứng cá.

- Lắng nghe

	-  GV chia lớp thành các nhóm nam và nữ:

+ Nam nhận phiếu “VS cơ quan sinh dục nam”

+ Nữ nhận phiếu “VS cơ quan sinh dục nữ”

( Nội dung phiếu như SGV-41,42)

- Chữa  bài tập theo nhóm nam, nữ riêng.

- GV kết luận: (SGV-41)

2.3.Hoạt động 3: Quan sát tranh và thảo luận.

      *Mục tiêu: ( mục I.2)

      *Cách tiến hành:

- Cho HS thảo luận nhóm:

+ Chỉ và nói ND từng hình.

+ Chúng ta nên làm gì và không nên làm gì để BV sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì?

- GVkÕt luận: (SGV-44)
	10’


	- HS: Thực hiện theo giới

- Tiếp nối trình bày: Tất cả những việc làm trên là cần thiết, nhưng ở lứa tuổi này cần phải biết cách giữ vệ sinh cơ quan sinh dục.

- Lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm, trả lời.

- Đại diện các nhóm trình bày:

- Ăn uống đủ chất, vui chơi lành mạnh.




           2.4.Hoạt động 4: Trò chơi Tập làm diễn giả.(4’)

*Mục tiêu: Giúp HS hệ thống lại những kiến thức đã học.

*Cách tiến hành:

  - GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn.

    HS ttập trình bày .

  - GV khen ngợi các HS đã trình bày rồi hỏi HS khác: Các em đã rút ra được điều gì qua phần trình bày của các bạn?

 D. Củng cố- dặn dò(4’)
  - Gọi HS đọc mục Bạn cần biết.

  - Nhận xét tiết học.

  - Sưu tầm tranh ảnh, sách báo nói về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý…  chuẩn bị tiết sau.

IV. Rút kinh nghiệm

                  …………………………………………………………………………………………………..

       ………………………………………………………………………………………………….. 

___________________________________
Ngày soạn: 

Ngày giảng:               

Toán
                   Luyện tập chung      (T.20)

I. Mục tiêu

1.KT: Giúp HS luyện tập, củng cố cách giải bài toán về “tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của 2 số đó” và bài toán lên quan đến quan hệ tỉ lệ đã học.

2.KN: giải toán văn

3.TĐ: GD…giải và trình bày rõ ràng.

II. Các hoạt động dạy – học

A. O§TC(1p)

B. Kiểm tra bài cũ(5p)

  - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1; 3 VBT.

  - GV nhận xét và cho điểm HS.

C. Bài mới

	Hoạt động của thầy 
	TG
	Hoạt động của trò

	1.Giới thiệu bài

2.Hoạt động

Bài 1- Mời 1HS nêu yêu cầu.

- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng nào?

- Muốn tìm được số HS nữ, HS nam ta phải làm gì?

- Cho HS giải vào vở rồi chữa bài.


	1’

9’


	- Lắng nghe nắm mục tiêu tiết học.

  -  “tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó” 

- Đáp số: 8 HS nam   

               20 HS nữ.  



	Bài 2 (Qui trình thực hiện tương tự bài1)

- Tìm hai số

- Tìm chu vi

Bài 3

-Yêu cầu HS tóm tắt bài toán.

- Cho HS tự lựa chọn phương pháp giải và giải bài toán.

- Chữa bài:


	8’

10’


	 -  “tìm hai số khi biết ( hiệu và tỉ số của 2 số đó”  

 - Đáp số: 90 m                      

Tóm tắt: 

      100km:  12L xăng

       50km:…L xăng?

             Bài giải:

 1000km gấp 50km số lần là:

             100: 50= 2( lần).

  ¤ tô đi 50km tiêu thụ số lít xăng là 

              12:  2= 6 ( l)

                          Đáp số 6 l                 

	
	
	


D.Củng cố, dặn dò (3p)

· GV nhận xét chung giờ học.

· BT về nhà: Bài 4 cách 2.

IV. Rút kinh nghiệm

                  …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

___________________________________
Luyện từ và câu
               Luyện tập về từ trái nghĩa    (T.8)

I. Mục tiêu 

1.KT: HS biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ trái nghĩa để làm đúng các bài tập thực hành, tìm từ trái nghĩa, đặt câu với một số cặp từ trái nghĩa tìm được.

2.KN: Sử dụng đúng từ trái nghĩa

3.T§: 

II. Đồ dùng 
     -Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy – học

A¤§TC(1p).H¸t

B.KTBC(3p)

+Thế nào là từ trái nghĩa ?

+ Từ trái nghĩa có tác dụng gì ?

C.Bài mới
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1.Giới thiệu bài  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.Hướng dẫn HS làm bài tập

 Bài 1

- GV và HS nhận xét và chốt lời giải đúng.

- GV yêu cầu HS học thuộc 4 thành ngữ, tục ngữ.

Bài 2 

- GV HD HS làm bài và chữa bài.
	1’

7’

7’


	- Lắng nghe nắm mục tiêu tiết học.

- HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- HS làm bài vào vở.

- 3 HS lên bảng thi làm bài.

- 1,2 HS đọc lại.

- Các từ trái nghĩa với từ in đậm: lớn, già, dưới, sống.

	Bài 3  Tìm từ trái nghĩa thích hợp với  mỗi ô trống:

 Bài 4 GV gợi ý: Những từ trái nghĩa có cấu tạo giống nhau sẽ tạo ra những cặp đối ứng đẹp hơn.

-  GV chữa bài chấm điểm.
	7’

5’
	- HS làm bài vào vở: nhỏ, vụng, khuya.

- HS học thuộc 3 thành ngữ, tục ngữ.

- HS làm bài.

- Ví dụ: Cao/ thấp        to/ bé                             

             khóc/ cười       buồn/ vui

	 Bài 5
- GVgiải thích có thể đặt 1 câu chứa cả cặp từ trái nghĩa; Có thể đặt 2 câu mỗi câu chứa 1 từ.

- GV nhận xét .
	6’
	- HS đọc câu mình đặt.

- HS làm bài vào vở.

-Ví dụ.

+ Trường hợp mỗi câu chứa một từ trái nhĩa chú chó Cún nhà em béo mút. Chú Vàng Hương thì gầy nhom.

+Trường hợp một câu chứa một hoặc nhiều cặp từ trái nghĩa: Đáng quý nhất là chung thực, còn dối trá thì chẳng ai ưa.


D.Củng cố dặn dò(2p)

 - YC HS nêu lại khái niệm về từ trái nghĩa

 - GV nhận xét tiết học, nhắc HS học thuộc các thành ngữ tục ngữ ở bài tập 1,3.

IV. Rút kinh nghiệm

             …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

_________________________________________________
Tập làm văn
                                         Tả cảnh (Kiểm tra viết)       (T.8)

I. Mục tiêu

1.KT: HS viết được một bài văn tả cảnh  có bố cục rõ ràng; đủ ý; thể hiện được những quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

2.KN: Viết bài văn tả cảnh có bố cục rõ ràng; đủ ý; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

3.TĐ: Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho HS . GD HS viết bài nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học 

1.GV:- Một số tranh, ảnh minh hoạ nội dung kiểm tra.

- Giấy kiểm tra (hoặc vở ô li)

2.HS: Sgk

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của thầy 
	TG
	Hoạt động của trò 

	1.Giới thiệu bài


Trong tiết TLV trước, các em đã ôn lại kiến thức về văn tả cảnh, viết được một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cảnh vật. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ viết một bài văn tả cảnh hoàn chỉnh theo một trong 3 đề đã cho.

2.Hướng dẫn HS làm bài kiểm tra

- Mời 2 HS nối tiếp nhau đọc đề kiểm tra và gợi ý trong SGK.

- Cả lớp đọc thầm lại đề văn.

- GV hỏi HS đã chuẩn bị cho tiết viết bài như thế nào?

- GV nhắc HS nên chọn đề bài mình đã chuẩn bị. 

3.HS làm bài kiểm tra

-HS viết bài vào vở Tập làm văn, giấy kiểm tra.

- GV yêu cầu HS làm bài nghiêm túc.

- Hết thời gian GV thu bài.
	1’

2’

37’
	-HS chú ý lắng nghe.

- 2 HS nối tiếp đọc đề bài và gợi ý.

-HS trình bày.

-HS chú ý lắng nghe.

- HS viết bài.

- Thu bài.


D.Củng cố, dặn dò (1p)

  - GV nhận xét tiết làm bài.

  - Dặn HS về nhà luyện đọc lại các bài tập đọc dạng báo cáo thống kê.

IV. Rút kinh nghiệm

             …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

Sinh hoạt lớp

  Đánh giá các hoạt động trong tuần  4
I- Mục tiêu

- Giúp HS thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân và của cả lớp trong tuần.

- HS nắm được kế hoạch hoạt động tuần sau.

II-Hoạt động chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1-Tổ trưởng báo cáo tình hình thi đua của tổ trong tuần.

2-Lớp trưởng nhận xét báo cáo các hoạt động các hoạt động trong tuần.              

3- GV nhận xét hoạt động của lớp:

 a) Về nề nếp:

………………………………………………………........................................................

  …………………………………………………………………………………………..

 b) Về học tập: 

……………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………...

 …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
 c) Về hoạt động sao nhi đồng: 

 ………………………………………………………………..........................................

   d) Các hoạt động khác:

  ………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………….

             *Tuyên dương:………………………………………………………...
             *Nhắc nhở:………………………………………………………………

4-Phương hướng tuần tới:

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

. 5-Lớp sinh hoạt văn nghệ, trò chơi: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


	- Tổ viên bổ sung

- HS cả lớp bổ sung.

Vài HS nêu kế hoạch hoạt động của mình trong tuần  tới.
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